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I. GIỚI THIỆU CHUNG
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong cả nước. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tổng Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước.

Một số cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:
· 19/11/1979: Lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV (nòng cốt là Công ty xây dựng thủy lợi 9 và các đơn vị thi công của Bộ Thủy lợi tăng cường). Đây chính là đơn vị tiền thân của Tổng Công ty.
· 1/1/1995: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 01/TTg đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV thành Tổng Công ty Xây dựng 4.
· 05/09/2005: Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 theo Quyết định 2277/QĐ/BNN-ĐMDN.
· 31/07/2008: Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1020/QĐ-TTg phê duyệt phương án và Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty thành Công ty Cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.
· 01/01/2009: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần (Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP).

· 28/11/2009: đã tiến hành ký kết bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 sang Doanh nghiệp Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Vụ đổi mới Văn phòng Chính phủ và các bên giao, bên nhận.

Tổng Công ty đã đạt được một số thành tích trong quá trình phát triển của mình, nổi bật là:

· 2 Đơn vị Anh hùng Lao động

· 1 Anh hùng Lao động

· 5 Huân chương Lao động hạng nhất

· Huân chương độc lập hạng 2 năm 1987

· Huân chương độc lập hạng 1 năm 2009

· Trong bảng công bố xếp hạng các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ngày 29/11/2011 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP tiếp tục được chứng nhận xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và la một trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010
· Cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.
CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tổng Công ty, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các hạng mục công trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực thủy lợi thủy điện. Tổng Công ty đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa năng lực và chuyên môn, tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong thời kỳ mới để không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành.

	Hồ chứa Dầu Tiếng : Thi công toàn bộ đầu mối, kênh chính, kênh cấp 1 (1981-1985). Đập chính dài 1.100m, chiều cao lớn nhất 24m. Đập phụ dài 25,4km. 2 Cống lấp nước với tổng lưu lượng 176m3/s. 2 hệ thống kênh tưới chính và với tổng chiều dài 83,96km. Diện tích mặt hồ là 274km2, dung tích 1,5 tỷ m2 nước. Cung cấp nước tưới cho 170.000 ha đất nông nghiệp khu vực Tây Ninh, Long An, TP.HCM. Được bằng khen của Hội xây dựng Việt Nam trong đợt tuyển chọn công trình xây dựng tiêu biểu toàn quốc 1986-1987
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	Hồ chứa nước sông Quao – Bình Thuận :

Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1989 – 1996). Công trình tưới cho 8.120 ha. Đập chính là đập đất cao 40m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ 1.058m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao

	Cụm đầu mối Thạch Nham – Quảng Ngãi :

Thi công toàn bộ đầu mối (1987 – 1990). Công trình tưới cho 50.000 ha. Đập dâng là đập bê tông trọng lực dài 200m, chiều cao lớn nhất 27m. có lưu lượng tháo lũ tối đa là 16.200m3/s. Công trình được Hội xây dựng Việt Nam công nhận là Công trình chất lượng tiêu biểu của Thập kỷ 90.
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	Hồ chứa nước Azun hạ - Gia Lai : Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1990-1998). Công trình tưới cho 13.500ha. Đập chính là đập đất cao 36m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ tối đa 1.237m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao.

	Cống đập Ba Lai – Bến Tre : Là công trình thủy lợi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chặn một nhánh của sông Cửu Long nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, cải tạo 115.000 ha trong đó có 88.500ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Châu Thành, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre. Thi công 2000-2002, đập dài 554m, thi công bằng công nghệ đắp đất trong nước, chặn dòng bằng cừ thép và bao vải địa chất chứa đất. Cống có 10 cửa (8m x 7,2m).
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	Thủy điện Trị An – Đồng Nai : Thi công toàn bộ tuyến áp lực và ½ cửa nhận nước (1984-1987). Đập chính là đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 420m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, chiều dài 150m với 8 khoang tràn x 15m. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện công suất lắp máy 400MW, điện lượng trung bình hàng năm 1,7 tỷ KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Đồng Nai vào mùa khô.

	Thủy điện Thác Mơ – Sông Bé : Thi công toàn bộ tuyến áp lực (1992-1995). Đập chính là đập đá hỗn hợp có chiều dài 460m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, 4 khoang tràn 11m. Công trình phát điện với công suất lắp máy 150MW, điện lượng trung bình hàng năm 610 triệu KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Bé vào mùa khô.
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	Thủy điện Quảng Trị : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2003-2007). Nhiệm vụ chính của công trình là điều tiết nước phục vụ tưới 12.281ha lúa, 1.600ha hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu, giảm lũ cho hạ lưu và phát điện với công suất lắp máy 70MW, điện lượng trung bình hàng năm 260,52 triệu KWH. Đập chính là đập đá đổ bản mặt bê tông cốt thép lần đầu xây dựng tại Việt Nam.

	Thủy điện A Vương – Quảng Nam : Thi công đập chính và tràn xả lũ (2005-2008). Công trình phát điện với công suất lắp máy 210 MW và điện lượng trung bình hàng năm 815 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn RCC, đập thi công theo công nghệ RCC đầu tiên của nước ta với khối lượng khoảng 400.000 m3 bê tông.
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	Thủy điện Đồng Nai 3 – Đắk Nông : Tổng thầu xây lắp,  trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010). Nhiệm vụ chính của công trình phát điện với công suất lắp máy là 180MW và điện lượng trung bình hàng năm là 607,1 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn (RCC), dài 640m. Khối lượng bê tông đập chính và tràn là 1.147.000m3.

	Thủy điện sông Tranh 2 – Quảng Nam : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010). Công trình phát điện với công suất lắp máy là 190MW, điện lượng trung bình hàng năm là 679,6 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn RCC, dài 640m, khối lượng bê tông đập chính và đập tràn là 1.250.000m3.
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY
Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:
· Xây dựng công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình thủy công, thủy điện, đường giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp.

· Sản xuất, khai thác và mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở), kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng và chất lượng xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

· Mua bán vật tư thiết bị phục vụ thủy lợi. Chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng, sữa chữa xe máy, máy thi công xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).

· Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng). Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp. Khoan phụt xử lý, gia cố nền móng và thân công trình xây dựng.

· Đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề (không hoạt động tại trụ sở).
· Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đưa nguồn lao động, và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, du lịch quốc tế.
· Kinh doanh bất động sản.

Với đội ngũ các bộ quản lý và chuyên trách kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các công trình thủy lợi, thủy điện mang tầm cỡ Quốc gia, Tổng Công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác nghiên cứu, triển khai xây dựng như:

· Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng thành công các công nghệ xây dựng tiên tiến như: đập bê tông trọng lực, đập bê tông bản mặt (CFRD) và đập bê tông đầm lăn (RCC). Công nghệ RCC này làm giảm thời gian thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.’
· Là đơn vị tiên phong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn như hồ Dầu Tiếng, thủy điện Trị An, thủy điện Thác Mơ, thủy điện A Vương và các công trình đang được thi công khác.

MỘT SỐ DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011
Hiện nay Tổng Công ty đang thực hiện việc xây dựng các hạng mục trong các dự án mang tầm Quốc gia như sau:
	CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3

Tổng thầu xây lắp,  trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ. Nhiệm vụ chính của công trình phát điện với công suất lắp máy là 180MW và điện lượng trung bình hàng năm là 607,1 triệu KWH. Chi nhánh Tây Nguyên của Tổng Công ty đã thực hiện đạt 111% giá trị sản lượng năm 2010, Hiện nay đang phát điện tổ máy số 1 và 2 dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 6/2011
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	CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2
Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010).  Năm 2010, chi nhánh miền Trung đạt 109% kế hoạch năm 2010. Chính thức phát điện TM1 ngày 22/12/2010 phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 6/2011

	CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4A
Tổng công ty trực tiếp thi công đập chính và đập tràn công trình. Năm 2010 đạt giá trị sản lượng 114 tỷ đạt 103% kế hoạch. Công trường đã hoàn thanh tiến độ chặn dòng sông đợt 2 
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	CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẢ TRẠCH
Tổng công ty trực tiếp thi công Giá trị sản lượng cả năm 2010 đạt 158,261 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch đề ra . Trong năm Tổng công ty đã đắp được 2.596.403m3 đất đá, đảm bảo công trình an toàn trong mùa lũ năm 2010 và đã chặn dòng đợt 1 thành công năm 2011.
	[image: image15.jpg]





ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Hoạt động kinh doanh: Tiếp tục phát huy các ưu thế của mình, Tổng Công ty xác định tiếp tục phát triển mảng sản xuất kinh doanh truyền thống xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, dịch vụ… tập trung năng lực thi công các công trình trọng điểm của Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn vệ sinh môi trường đồng thời không ngừng nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu qua xây dựng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Tổng Công ty sẽ tăng cường công tác đấu thầu, đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động, khai thác tối đa năng lực xe, máy, thiết bị xây dựng.
Đối với bất động sản, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án bất động sản ở quận 9 và khởi công xây dựng dự án văn phòng  Tổng Công ty, hoàn thiện dự án 205 Nguyễn Xí.
Quản trị Tổng Công ty: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế về quản trị, quản lý, phân công cụ thể chế độ, trách nhiệm của từng phòng ban, cá nhân; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát toàn Tổng Công ty. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc quản lý hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, phát triển bền vững.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thông qua các vấn đề được quy định theo Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Là cơ quan quản trị cao nhất của Tổng Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT có các nhiệm vụ đề ra chiến lược phát triển, định hướng và giám sát ban Tổng Giám đốc thực hiện và các quyền được quy định trong Điều lệ và Pháp luật hiện hành.
BAN KIỂM SOÁT
Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Giám sát việc thực hiện quy trình nội bộ, kiểm tra việc lập sổ sách, báo cáo tài chính và kiểm toán và các hoạt động khác quy định của điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	


	

	

	

	



BAN KIỂM SOÁT
Ông Nguyễn Văn Chính
Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm 1952

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán, Đại học Luật

Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến kế toán, tài chính trong ngành xây dựng cơ bản.
Ông Đào Anh Tuấn
Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Đào Anh Tuấn có kinh nghiệm làm việc cho Tổng Công ty, với chuyên môn về kinh tế sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
Ông Lê Tiến Luận
Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán, kiểm toán)
Ông hiện đang công tác tại Ban Tài chính, tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, kiêm thành viên ban kiểm soát của Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	

	

	

	


	
	


II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
I/ Hoạt động năm 2011 của Tổng công ty :

Năm 2011 là năm có quá nhiều biến động phức tạp, lãi suất ngân hàng tăng cao, giá cả vật tư không ổn định, các dự án lớn khó khăn về vốn, khí hậu biến đổi thất thường … có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về vốn, lãi suất ngân hàng tăng cao, giá cả lạm phát nhưng chúng ta đã có những giải pháp và chỉ đạo điều hành kịp thời nên tình hình tài chính của TCT vẫn ổn định, mục tiêu tiến độ các công trình chặn dòng vượt lũ, tích nước phát điện … đều đạt yêu cầu đảm bảo được các cam kết về tiến độ với chủ đầu tư, đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngay từ những tháng, quý đầu năm 2011 HĐQT đã họp với ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát thống nhất xác định hướng các giải pháp ra các quyết định trong quản lý, điều hành nhằm tiếp tục đảm bảo sự ổn định và phát triển của Tổng công ty đây là nền tảng quan trọng giúp TCT vượt qua nhiều thách thức khó khăn, tận dụng tốt những thời cơ thuận lợi để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra (thông báo 381)

· Chặn dòng và thi công vượt lũ đảm bảo an toàn công trình : Tả Trạch, Krông Buk hạ, Đắc rồ.

· Đảm bảo mục tiêu chống lũ, tích nước, phát điện các công trình Đồng Nai 3, Sông Tranh 2.

· Ký hợp đồng và triển khai thi công một số công trình trúng thầu có giá trị sản lượng lớn và có kế hoạch vốn như : Công trình thủy điện Sông Bung 2, dự án nước thải Hải Phòng. Một số công trình trúng thầu nhưng chưa triển khai được trong năm 2011 như công trình Vĩnh Sơn 3, Tân Mỹ.

Năm 2011 TCT đã tập trung đầu tư cho công tác đấu thầu tìm việc và đã trúng thầu một số dự án lớn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, sử dụng tốt năng lực xe máy thiết bị hiện có của Tổng công ty. Dự án bất động sản 205 Nguyễn Xí được thi công theo đúng tiến độ kế hoạch vốn năm 2011, hoàn thành thủ tục dự án quận 9 góp vốn thành lập công ty cổ phần bất động sản thủy lợi 4B để thực hiện dự án. Hoàn thành thủ tục dự án xây dựng văn phòng TCT và triển khai thi công phần móng cọc.

Năm 2011 Tổng công ty thực hiện đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quyết toán với các đơn vị, công trình nhằm chấn chỉnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từng bước đưa các đơn vị vào nề nếp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê theo quy chế quản lý của Tổng công ty.

Tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu đợt 2 của Tổng công ty theo phương án cổ phần hóa được chính phủ phê duyệt.

Với mục tiêu kế hoạch đã được xây dựng, mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng với cố gắng nỗ lực vượt lên không ngừng của các đơn vị và sự phối hợp quản lý điều hành sâu sát của HĐQT và ban tổng giám đốc trong từng giai đoạn đã có những chủ trương giải pháp đúng đắn kịp thời chỉ đạo các đơn vị công trường thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 :

	STT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	KH năm 2011 (sau điều chỉnh)
	Thực hiện năm 2011
	Ghi chú

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	

764,430
	974,345
	

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	29,885
	33,962
	

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	22,412
	27,131
	

	4
	Cổ tức 
	%
	14
	14
	

	5
	Lương bình quân
	Đồng
	4,0
	4,238
	

	6
	Nộp ngân sách Nhà nước
	Tỷ đồng
	22,850
	33,068
	


Đạt được kết quả kinh doanh trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể CBCN – TCT, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCN  trong TCT đã cùng đồng sức, đồng lòng trong quản lý điều hành và đặc biệt cám ơn các quý vị cổ đông về những hỗ trợ mà quý vị đã dành cho TCT trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vừa qua.

II/ Hoạt động của HĐQT năm 2011

Trong năm 2011 các thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình, ngoài ra đã tích cực hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ra các nghị quyết Đại hội, thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2011, biểu quyết thông qua bổ sung thành viên HĐQT.

Năm 2011 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 15 phiên để đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của TCT và tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị, ban của Tổng công ty về chấn chỉnh công tác điều hành quản lý.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tết của TCT cũng như các  công trường phối hợp chặt chẽ với ban điều hành và ban kiểm soát để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định phù hợp với từng giai đoạn khó khăn nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành thực thi và hoàn  tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.


HĐQT thực hiện tốt chức năng kiểm tra, chỉ đạo, giám sát TGĐ và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày bằng nhiều nguồn thông tin, báo cáo bằng văn bản, báo cáo trực tiếp… HĐQT quản lý và chỉ đạo thường kỳ và đột suất các hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT thông qua các thành viên tham gia trực tiếp các cuộc họp giao ban hàng  tuần, hàng tháng, hàng quý cũng như đi kiểm tra trực tiếp tại các công trình, các đơn vị nắm bắt kịp thời chính xác các thông tin về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của toàn TCT. Góp phần đưa kết quả sản xuất kinh doanh của TCT năm 2011 đạt được nhiều thành công mỹ mãn hoàn thành tốt các mục tiêu tiến độ công trình, đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình tài chính của TCT ổn định. Về công tác tổ chức, quản lý năm 2011 : HĐQT đã ra các quyết định thành lập công trường thủy điện Sông Bung 2, thành lập ban điều hành dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường TP Hải Phòng , góp vốn đầu tư thành lập công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B (Tổng công ty góp 51% vốn điều lệ) thành lập ban quản lý dự án văn phòng Thủy lợi 4, thành lập hội đồng trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi.


Năm 2011 HĐQT đã có quyết định bổ nhiệm ủy viên HĐQT kiêm TGĐ và bổ nhiệm 1 phó TGĐ, bổ nhiệm 1 phó giám đốc chi nhánh và 3 kế toán trưởng chi nhánh. Quyết định cử và thay đổi người đại diện vốn của TCT tại các đơn vị : công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B, công ty cổ phần Bình Triệu, công ty cổ phần thủy điện Bảo Lộc, công ty cổ phần 43, 48 và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của ban điều hành công trình lớn.


III/ Tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban TGĐ và Ban kiểm soát năm 2011 :


Năm 2011 tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát (chuyên trách và kiêm nhiệm) vẫn hưởng chung cùng quỹ lương của văn phòng TCT.


Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT, Ban TGĐ và Ban kiểm soát năm 2011 là : 1.715.933.000 đồng :


Trong đó :   -    HĐQT và Ban TGĐ : 1.356.738.000 đồng

· Ban kiểm soát :. 359.195.000 đồng

IV/ Định hướng chiến lược cho năm 2012 :

Năm 2012 vẫn được coi là có nhiều khó khăn thách thức với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình kinh tế trong nước diễn biến phức tạp, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng vẫn cao, một số công trình và dự án vẫn bị đình hoãn giãn tiến độ.

Cùng với tình hình chung của cả nước, Tổng công ty cũng đứng trước nhiều khó khăn có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh song cũng xuất hiện nhiều cơ hội, thời cơ để phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2012 được xác định khó khăn vẫn còn rất lớn đối với TCT nhất là vấn đề tài chính, vốn, lãi suất v.v… nguồn vốn để thi công các công trình hạn chế, lãi suất ngân hàng tăng cao, một số dự án lớn trong giai đoạn hoàn thiện bàn giao, các dự án gối đầu còn thiếu chưa được triển khai (Vĩnh Sơn 3, Tân Mỹ) tuy nhiên Tổng công ty cũng có một số thuận lợi, có được một số dự án có vốn của chủ đầu tư trong năm 2012 như : Tả Trạch, Sông Bung 2, Sông Bung 4A, dự án nước thải Hải Phòng.

Trong bối cảnh này HĐQT xác định, định hướng hoạt động của Tổng công ty như sau:

Tiếp tục thực hiện những giải pháp đã được HĐQT , ban TGĐ và ban kiểm soát thống nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính, tăng trưởng hợp lý. Ưu tiên thi công các công trình vượt lũ và có vốn như công trình Tả Trạch, Sông Bung 2, Sông Bung 4A và dự án nước thải Hải Phòng, đặc biệt lưu ý công trình Tả Trạch phải tập trung quyết liệt để chặn dòng vượt lũ thắng lợi, đảm bảo an sinh, ổn định trong toàn TCT. Tập trung tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn, đối chiếu công nợ, công tác quản lý vật tư xe máy thiết bị, tiền lương. 

Năm 2012 được coi là năm thu hồi công nợ và tăng cường quản lý.

Thực hiện đúng lộ trình theo phương án cổ phần hóa được chính phủ duyệt, lập phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Tập trung công tác đấu thầu tìm việc, giải quyết công ăn việc làm trong năm 2012 và gối đầu cho những năm tiếp theo tham gia các gói thầu của dự án thủy điện Trung Sơn, Ngàn Trươi và hệ thống chống ngập TP Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2012 đòi hỏi công tác điều hành chỉ đạo thi công các đơn vị trong toàn Tổng công ty phải tập trung và quyết liệt hơn nữa, với những công trình có vốn thì đẩy mạnh thi công đảm bảo mục tiêu tối thiểu đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ hoặc dừng thi công nếu không có vốn.

Công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi  cá nhân, tập thể ở các lĩnh vực quản lý nhằm mục đích : vì lợi ích của TCT, lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của người lao động, xây dựng TCT ngày càng phát triển

Các dự án bất động sản 4A, 4B cần phải có giải pháp hợp lý, cân đối việc huy động vốn, thi công và có kế hoạch từng bước thu  hồi vốn. Dự án xây dựng văn phòng TCT năm 2012 phải tập trung chỉ đạo thi công quyết liệt đảm bảo đúng tiến độ đề ra.


Căn cứ tình hình kinh tế trong nước, dự đoán thị trường và cân đối năng lực của Tổng công ty , HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu tài chính như sau :

1/ Doanh thu toàn TCT dự kiện
: 800  tỷ đồng

2/ Lợi nhuận trước thuế
: 47,7 tỷ đồng

3/ Lợi nhuận sau thuế
: 35,8 tỷ đồng

4/ Cổ tức 
: 14% - 16%

5/ Lương bình quân
: 4,3 triệu đồng/người/tháng

6/ Nộp ngân sách nhà nước
: 22,06 tỷ đồng


Năm 2012 để đạt được những chỉ tiêu tài chính ở trên HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển TCT, tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành nhằm đảm bảo đạt hiểu quả sản xuất kinh doanh cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư.





III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAÀN I

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NĂM 2011

- Căn cứ theo các thỏa thuận về tiến độ và mục tiêu của các Công trình giữa Tổng Công ty XDTL4-CTCP và các Chủ đầu tư

- Căn cứ theo các nghị quyết 003; 184;335; 463;671; 381/NQ/TCT-BTK của Hội Đồng Quản trị - Tổng Công ty  XDTL4 .CTCP đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty và các chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD của các kỳ: tháng, quí – Năm 2011 - Tổng Giám Đốc – Tổng Công ty XDTL4 –CTCP tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD  năm 2011 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

I.Thuận lợi:


- Trong năm 2011 đã triển khai gói thầu mới Đập tràn Thủy điện Sông Bung 2 Với giá trị SL  hơn 400 tỷ đồng – Tạo thêm công ăn việc làm cho CN Miền Trung và phát huy các thiết bị hiện có của Tổng Công Ty như  ôtô, máy đào, dây chuyền thi công bê tông. 

- Công trường Tả Trạch – một trong các công trình trọng điểm năm 2011 - Ban A đã tập trung vốn cho công tác chặn dòng vượt lũ 2011 nên tập trung và phát huy hết năng lực thiết bị của CN Miền Nam  cho thi công.

II. Khó khăn:

1- Trước những biến động lớn về tình hình tài chính trong cả nước về thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát và giảm đầu tư công. Hầu hết các công trình đều thiếu vốn, nên các chủ đầu tư đều chậm nghiệm thu thanh toán (Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Sông Bung 4A, Thủy điện Đồng Nai 3) hoặc phải dãn tiến độ   Thủy điện Vĩnh Sơn 3, Thủy lợi Tân Mỹ) .


Mặt khác các công trình này đang vào giai đoạn cuối và phải hoàn thành các mục tiêu với khối lượng lớn trong thời gian ngắn nên Tổng Công ty phải tập trung các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công trình, phải vay ngân hàng với lãi suất ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD và công ăn việc làm của Tổng công ty.

2- Các loại vật tư, nhiên liệu tăng giá nhiều lần so với dự toán ban đầu, nhưng công tác thanh toán các khối lượng đã thực hiện chưa được bù giá kịp thời. Các giá trị thực hiện trên các công trường chưa được duyệt dự toán nên các Ban A tạm giữ, các khối lượng phát sinh phải đưa vào giá trị dở dang quá lớn (khoảng trên 600 tỷ đồng) làm giảm vòng quay vốn, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn kinh doanh và giảm hiệu quả SXKD  của Tổng công ty và tiền lương của CBCN viên.

3- Các thiết bị xe máy đã đầu tư và thi công trong thời gian dài nên trong tình trạng hư hỏng nhiều ảnh hưởng đến năng xuất cũng như chi phí sửa chữa cao. Một số thiết bị thiếu việc làm  vẫn phải chịu khấu hao và các chi phí chăm sóc, bảo vệ.


4- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm trong giai đoạn khó khăn chung, phải cạnh tranh gay gắt dẫn đến thiếu công trình gối đầu cho năm 2012, một số đơn vị sau khi hoàn thành các công trình trọng điểm  thiếu việc làm ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, nhân viên.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011 

I  .GTSL THỰC HIỆN NĂM 2011 VÀ GTSL KẾ HOẠCH NĂM 2012:   


 Đơn vị tính: (Triệu đồng)                             
	CÁC ĐƠN VỊ
	GTSL THỰC HIỆN NĂM 2011

	
	Thực Hiện
	Kế Hoạch
	Tỷ lệ 

	TỔNG CÔNG TY -  XDTL4 :
	1.047.533
	1.425.128
	74%

	I. Tổng Công Ty XDTL4 - CTCP
	637.920
	845.025
	76%

	1- Chi Nhánh Miền Nam
	133.385
	160.981
	83%

	2- Chi Nhánh Miền Trung 
	173.262
	255.757
	68%

	3- Chi nhánh Tây Nguyên
	94.519
	125.025
	76%

	4- Chi Nhánh Miền Bắc
	7.154
	72.000
	10%

	5- Công ty TVXD
	17.755
	26.500
	67%

	6- Xí nghiệp Kho vận
	5.447
	5.000
	109%

	7- Trường Cao Đẳng CG –Nghề
	15.747
	16.423
	96%

	8-Các HĐ do TCT ký giao cho ĐV
	190.651
	183.339
	104%

	II.Các thành viên trong tổ hợp N.Thầu
	74.327
	106.477
	70%

	III. Các Công ty con:
	320.284
	318.895
	100%

	1-Công ty cổ phần XD 43
	237.181
	215.995
	110%

	2- Công ty BĐS – Thủy Lợi 4A
	72.766
	86.300
	84%

	3- Công ty CP.CULĐ.DV.XDTL -Lases
	10.337
	16.600
	62%

	(Trong đó : GTSL xây lắp:  3,603 tỷ; GTSL của Dịch vụ và XKLĐ: 6,734 tỷ)
	

	IV. Các đơn vị Liên Doanh
	155.671
	246.070
	63%

	V. Các đơn vị Liên kết tự nguyện
	49.982
	92.000
	54%


GHI CHÚ : -  GTSL toàn Tổng công ty đã trừ đi giá trị các HĐ (mục 8) do TCT ký giao cho các đơn vị thi công.

II. DOANH THU VÀ GIÁ TRỊ DỞ DANG – NĂM 2011 :

(Chỉ tính  cho các đơn vị và các công trường trực thuộc – Tổng Công ty XDTL4-CTCP)










(Đơn vị tính : Triệu đồng)
	CÁC ĐƠN VỊ – CÔNG TRƯỜNG
	Gía trị

 Dở dang 

đầu năm 2011
	Doanh thu 

cả năm 2011
	Gía trị

 Dở dang  cuối năm 2011

	I. Tổng Công Ty XDTL4 - CTCP
	379.356
	657.528
	425.375

	1- Chi Nhánh Miền Nam
	39.779
	129.902
	61.999

	2- Chi Nhánh Miền Trung 
	70.622
	227.932
	119.877

	3- Chi nhánh Tây Nguyên
	86.207
	208.812
	87.075

	4- Chi Nhánh Miền Bắc
	178.002
	45.489
	151.621

	5- Công ty TVXD
	4.546
	19.109
	4.803

	6- Xí nghiệp Kho vận
	0
	4.827
	0

	7. Trường cao đẳng nghề CG&TL
	0
	21.492
	0


  KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2011:

- Doanh thu Tổng Công Ty XDTL4–CTCP năm 2011:     974,345 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 



             33,962 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế




             27,131 tỷ đồng
- Cổ tức : (%)




   
                14%

- Tổng quỹ lương toàn Tổng Công Ty:

 
   87,56 tỷ đồng
- Lực lượng lao động:



                              1.701 người
- Lương bình quân:
(trieäu/ngöôøi/thaùng)


      4,238 
- Nộp ngân sách nhà nước:(bao gồm cả VAT):                    33,068 tỷ đồng 


III. CÁC MỤC TIÊU ĐÃ THỰC HIỆN TRÊN CÁC CÔNG TRƯỜNG:

Do ảnh hưởng nhiều về việc thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP về cắt giảm đầu tư công, Hầu hết các công trình Thủy điện và Thủy lợi do Tổng Công Ty XDTL4-CTCP thi công thiếu vốn nên rất khó khăn cho công tác điều hành SXKD của  Tcty. HĐQT đã kịp thời ra nghị quyết số : 381/TB-HĐQT-BTK - ngày tháng  năm 2011 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 với mục tiêu đảm bảo an toàn về vốn nên chỉ tập trung thi công vào các công trình có vốn  và đảm bảo yêu cầu tiến độ chống lũ của các công trình trọng điểm như : Công trình Tả Trạch, Krông Búck Hạ , TĐ.Sông Tranh 2, TĐ Đồng Nai 3, TĐ Sông Bung 4A.

1.  Công trình Thủy lợi Tả Trạch – Thừa Thiên Huế:
- Thực hiện  năm 2011: 

GTSL thực hiện toàn Công trình :  160,124 tỷ/ KH: 200,19 tỷ (đạt 80%)

- Chi nhánh Miền Nam : 121 tỷ/ KH: 146,04 tỷ – Đạt 84 %, 

- Thầu phụ:
7,55 tỷ.

 
- Các nhà thầu thành viên: 34,707 tỷ/KH: 50,15 tỷ – đạt 69%


- Chi Nhánh Miền Nam đã đắp Đập 1,13 triệu m3 các loại.


Trong năm 2011 Công trình đã chặn dòng đợt 1 thắng lợi, thi công phần lòng sông xong trước lũ tiểu mãn năm 2011 an toàn. Công trình đã chặn dòng  lần 2  thắng lợi vào tháng 10/01/2012. Đến nay đã triển khai thi công vượt lũ phần lòng sông vượt kế hoạch trước 30/04/2012.

2. Công trình Thủy lợi KrôngBúc Hạ – Đắc Lăk:
 Công trình đã tổ chức chặn dòng vào 10/01/2011 Tổng Công ty đã tăng cường lực lượng thi công của Chi Nhánh Tây Nguyên, tổ chức thi công đắp đập với mặt cắt kinh tế lên cao trình + 486 đảm bảo chống lũ chính vụ năm 2011 an toàn tuyêt đối. Nay công trình đang tiếp tục thi công hoàn thiện công trình trước mùa lũ năm 2012.

3.  Công trình thủy điện Sông Bung 2 –Quảng Nam :

Hợp đồng được ký kết vào tháng 3/2011 đã tổ chức triển khai lực lượng thi công của Chi Nhánh Miền Trung  lên công trình. Do đường vào công trình chưa xong nên công tác vận chuyển thiết bị cũng như nhiên liệu vật tư  quá khó khăn hơn nữa vào mùa mưa nên công tác thi công đào đất hố móng Tràn xả lũ chua đạt hiệu quả cao.

4. Công trình Dự án nước thải – Hải Phòng

- Công trình trúng thầu trong năm 2011 với giá trị sản lượng lớn : trên 400 tỷ đồng đã được ký hợp đồng và chính thức khởi công vào tháng 12/2011. là công trình với vốn nước ngoài đòi hỏi yêu cầu cao về  công tác nội nghiệp và tổ chức thi công. Hiện nay Chi Nhánh Miền Bắc đang tập trung làm các hồ sơ ban đầu và tổ chức lựclượng thi công theo yêu cầu của TVGS và Chủ đầu tư.

5. Các công trình phải hoàn thiện – phục vụ cho chống lũ và phát điện:

5.1 Công trình thủy điện Đồng Nai 3 :

- Công trình đã phát điện TM1 và TM2 từ đầu năm 2011. Hiện nay còn phải hoàn thành một số hạng mục để bàn giao và quyết toán công trình – Là một trong các công trình Chủ đầu tư thiếu vốn  nên giá trị thực hiện của Tổng công ty còn tồn tại rất lớn khoảng 180,15 tỷ (bao gồm cả giá trị Ban A tạm giữ bảo hành và quyết toán: 133,81  tỷ) – gây khó khăn rất lớn cho công tác tài chính của Tcty.

5.2 Công trình Thủy điện Sông Tranh 2 – Quảng Nam

Chủ đầu tư thiếu vốn  nên giá trị thực hiện của Tổng công ty còn tồn tại rất lớn khoảng 171 tỷ (bao gồm cả giá trị Ban A tạm giữ bảo hành và quyết toán: 94,6 tỷ) – gây khó khăn rất lớn cho công tác tài chính của Tcty. Nhưng do các yêu cầu phải tích nước đến cao trình thiết kế trước 30/9/2011 để phát điện TM2 – Nên Tổng công ty vẫn phải tập trung thi công để đáp ứng mục tiêu trên.


PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOACH SXKD - NĂM 2012

I .GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG DỰ KIẾN NĂM 2012 :     

(Đơn vị tính : Triệu đồng)
	STT
	NỘI DUNG
	Kế Hoạch năm 2012

	
	GTSL  DỰ KIẾN -  TOÀN TỔNG CÔNG TY
	1.261.118

	I.
	TỔNG CÔNG TY XDTL4 - CTCP:
	701.859

	
	1- Chi Nhánh Miền Nam
	193.406

	
	2- Chi Nhánh Miền Trung 
	199.101

	
	3- Chi nhánh Tây Nguyên
	53.813

	
	4- Chi Nhánh Miền Bắc
	121.709

	
	5- Công ty TVXD
	21.000

	
	6- Xí nghiệp Kho vận
	5.000

	
	7- Trường Cao Đẳng Cơ giới nghề
	15.565

	
	8- Các HĐ TCT ký giao cho các Công ty con
	92.265

	II.
	CÁC THÀNH VIÊN  TỔ HỢP NHÀ THẦU
	31.845

	III.
	 CÁC CÔNG TY CON:
	473.337

	
	1- Cty CP cung ứng LÑDVXDTL
	22.420

	
	2- Công ty BĐS – Thủy Lợi 4A
	285.410

	
	3-Công ty cổ phần XD 43
	165.507

	IV.
	 CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH
	82.423

	V.
	 CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
	63.919


 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2012 (dự kiến) :

- Doanh thu dự kiến Tổng Công Ty XDTL4 –CTCP  
            800  tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế                       


           
47,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế                           


            35,8 tỷ đồng
- Cổ tức                                                                                       14% - 16%

- Lương bình quân  (triệu đồng)/người/tháng:                              4,3 tr đồng
- Nộp ngân sách nhà nước                               
                     22,06 tỷ đồng
II. CÁC MỤC TIÊU DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG  NĂM 2012 
II.1 -Tổng Công ty phải tập trung chỉ đạo vào các nhóm công trình như sau:

Cụm 1 :  Các Công trình phải tập trung thi công vượt lũ năm 2012

1.1- Công trình Tả Trạch:

- Mục tiêu phấn đấu vượt lũ tiểu mãn (hoàn thành trước 30/4/2012) với tổng khối lượng phải đắp từ  15/1 đến 15/4/2012 :   935.689 m3
- Mục tiêu phấn đấu vượt lũ chính vụ 2012 (hoàn thành trước 31/8/2012) với Tổng khối lượng đắp từ 15/4 đến 31/8/2012 :  823.609 m3
1.2 - Công trình KrôngBúk Hạ 

Cuối tháng 4/2012 đắp Đập lên cao trình +486 để chống lũ tiểu mãn với khối lượng đắp các loại : 205.000 m3.Cuối tháng 8 hoàn thành bảo vệ mái thượng, Hạ lưu và hoàn thành mặt Đập để bàn giao Công trình.

a. - Công trình Thủy điện Sông Bung 4A:

Theo các thỏa thuận với Ban A PTM  phấn đấu đến cuối tháng 9/2012 phải thi công xong Tràn với khối lượng : 47.238 m3 bê tông các loại, cuối tháng 8 sẽ nút cống dẫn dòng để tích nước và tháng 12 tích nước và chạy không tải tổ máy TM1

Cụm 2 : Các Công trình Ban A có kế hoạch vốn cho năm 2012:
2.1 Công trình Thủy điện Sông Bung 2:



- Trong năm 2012 phấn đấu đào Hố móng Tràn với các khối lượng:  Đào đất :1.000.000 m3, đào đá hố móng đổ lên bãi trữ : 600.000 m3, xây dựng khu lán trại, phụ trợ để chuyển các thiết bị thi công bê tông từ Sông Tranh 2 lên lắp đặt và chuẩn bị thi công bê tông vào cuối năm.  Tập trung thiết bị thi công đạt sản lượng cao >120 tỷ.

2.2 Dự án nước thải Hải Phòng: 

 Là dự án đấu thầu quốc tế, Ban A có sẵn vốn thi công. Giao cho CNMB tập trung giải quyết các thủ tục, hồ sơ các loại  về công tác thi công và triển khai thi công để đảm bảo kế hoạch và tiến độ của Chủ đầu tư.

Cụm 3 : Các công trình phải hoàn thành bàn giao và nghiệm thu, quyết toán:

- Công trình Thủy Điện Đồng Nai 3 đã căn bản xong các hạng mục, chỉ còn công tác hoàn thiện công trình với giá trị còn lại 25 tỷ. Phấn đấu bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối quí 2/2012 và trình duyệt dự toán chi tiết, tổng dự toán để quyết toán công trình.

- Công trình Thủy Điện Sông Tranh 2 đã căn bản xong các hạng mục, chỉ còn công tác hoàn thiện công trình giá trị còn lại 6 tỷ. Phấn đấu bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối quí 2/2012 và trình duyệt dự toán chi tiết, tổng dự toán để quyết toán công trình.

- Công trình Cửa Đạt sớm hoàn tất bàn giao hồ sơ để toàn bộ công trình cho Ban Sản xuất và nghiệm thu quyết toán toàn bộ công trình trong Quí 2/2012. 
II.2.  Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm và đa dạng hóa ngành nghề:

- Trong năm 2011 đã trúng thầu 02 gói thầu Đập dâng + đập tràn và nhà máy của Thủy điện Vĩnh Sơn 3 với giá trị 200 tỷ – Tổng công ty đang chớ các thủ tục để ký Hợp đồng với Ban A.TĐ Vĩnh Sơn. 

- Năm 2012 dự án Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận. Tổng Công ty đã ký xong thỏa thuận liên danh với các đơn vị với tỷ lệ 18% giá trị phần xây lắp tương đương với 250 tỷ. Do Chủ Đầu tư chưa có kế hoạch vốn trong năm 2012 nên chưa triển khai thi công.

- Trong tháng 03/2012 đã tham gia đấu thầu gói thầu Dự án TĐ Trung Sơn với giá thấp nhất  2.400 tỷ đồng.

- Tổng công ty đang tiếp cận một số các dự án lớn như: Dự án chống ngập – Thành phố HCM  .

- Ngoài ra Tổng Công ty đang xúc tiến triêûn khai  các dự án Bất Động Sản ở Quận 9 – Tp HCM và sẽ trực tiếp thi công các hạng mục của dự án trên để thâm nhập vào xây dựng hạ tầng và xây dựng dân dụng & công nghiệp.
   III. CÁC GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẠT CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA:

1. Tập trung giải quyết thu hồi công nợ với các chủ đầu tư và quyết toán với các đơn vị thầu phụ:

Hiện nay với giá trị dở dang và Ban A tạm giữ chờ quyết toán và bảo hành của các công trường, các dự án còn quá lớn : 693,1 tỷ (GT – Ban A tạm giữ của các Công trường: 273,69 tỷ + GT Dở dang toàn bộ 419,38 tỷ ). Tổng công ty phải tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Hoàn thành quyết toán công trình Cửa Đạt với Ban A để thu hồi vốn và quyết toán thu hồi công nợ trong quý 2/2012.

- Hoàn thiện và bàn giao 02 công trình Thủy điện Sông Tranh 2, Đồng Nai 3 trong quí 2/2012 . Duyệt xong dự toán RCC của Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Đồng Nai 3  để nghiệm thu, tổng quyết toán với Ban A trong Quí 3/2012.

- Đôn đốc các đơn vị nghiệm thu các khối lượng đã thực hiện trong Quí 1/2012 trên các công trường để có nguồn vốn tiếp tục thi công trong quí 2 và năm 2012 - (Đặc biệt là các công trình Tả Trạch,  Sông Tranh 2, Sông Bung 4A, và Đồng Nai 3)
2. Tăng cường các biện pháp quản lý tại các đơn vị sản xuất:
Thực hiện nghiêm túc quyết định số 136/QĐ?TCT-HĐQT ngày 31/12/2008, Quyết định số : 413/QĐ/TCT-HĐQT ngày 21/7/2009 về quy chế nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và quy chế tài chính của Tổng Công Ty và các văn bản kèm theo quy chế này.

- Các Ban chức năng của Tổng Công Ty (đặc biệt là Ban Tài Chính) phối hợp chặt chẽ với các  đơn vị, Chi nhánh trong việc thu hồi công nợ, giải ngân từ các Chủ đầu tư khi các đơn vị, Chi nhánh đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực của Đoàn kiểm tra quyết toán của Tổng Công Ty đối với các đợt kiểm tra định kỳ tại các công trường để đảm bảo các yêu cầu về quản lý, phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai sót tại các đơn vị để đảm bảo công tác quản lý kinh tế đồng thời giúp các đơn vị chủ động trong thi công.

- Kiểm tra và điều chỉnh lại các định mức tiền lương, định mức vật tư nhiên liệu phù hợp với thiết bị xe máy Tổng Công Ty đã đầu tư để tiết kiệm các chi phí về vật tư nhiên liệu. Đối với các đơn vị sản xuất phải có cơ chế thưởng phạt rõ ràng trong việc sử dụng và quyết toán vật tư, nhiện liệu, dầu mỡ phụ.

Trên đây là các giải pháp của Ban Điều Hành Tổng Công ty nhằm thực  hiện hoàn thành kế hoạch năm 2012,  nâng cao  hiệu quả SXKD, có tích lũy để phát triển Tổng Công Ty và đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân. Yêu cầu Lãnh đạo Tổng Công Ty và các Công ty thành viên tập trung chỉ đạo điều hành trên các công trình trọng điểm của TCty cũng như của các Công ty thành viên, đảm bảo thi công đạt chất lượng, hiệu qủa để chống lũ tiểu mãn, lũ chính vụ năm 2012 an toàn tuyệt đối. (Đặc biệt là các công trình: Tả Trạch; Krông Buk Hạ) 

IV.  BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011
I/ Hoạt động của Ban Kiểm Soát:


Năm 2011 Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định cuả Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động cuả Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP, trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

1- kiểm tra xem xét các quyết định cuả Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có phù hợp với pháp luật, phù hợp với điều lệ trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành  các văn bản cuả Tổng công ty, đảm bảo tính phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

2- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án cuả Quí, Năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, đầu tư phù hợp với tình hình kinh tế cuả đất nước trong từng giai đoạn;

3- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm được các phòng ban Tổng công ty cung cấp;

II/ Giám sát sự hoạt động cuả Hội đồng quản trị.

Tổng công ty xây dựng Thuỷ lợi 4 – CTCP qua giám sát cuả Ban kiểm soát  đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định cuả pháp luật trong quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Ban và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiện vụ được giao theo quy định cuả Luật Doanh nghiệp, Điều lệ cuả Tổng công ty và nghị quyết cuả Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định cuả pháp luật, và được áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp. Hệ thống quy chế, quản trị Doanh nghiệp hàng năm được điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế cuả Doanh nghiệp.

Tổng công ty xây dựng Thuỷ lợi 4 – CTCP đã chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định cuả pháp luật đối công ty đại chúng.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2011 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.  

III/ Kiểm tra giám sát việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và các Ban.


Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho những người quản lý dưới quyền tổ chức thực hiện nghị quyết  của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh, kế họach đầu tư đã được hội đồng quản trị phê duyệt. Tổ chức bộ máy họat động của các Ban trong đó có công tác kiểm tra quyết toán, kiểm tra thường xuyên công tác tài chính doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý trong Tổng công ty, Chi nhánh, Công trường.


Việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày thể hiện một số công tác chủ yếu sau:
1 - Công tác kế họach sản xuất kinh doanh.


Kế hoaïch là khâu đầu tiên, là chức năng quan trọng của quá trình quản lý và là cơ sở để phấn đấu, thúc đẩy họat động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty đạt hiệu quả.

Năm 2011 kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng, trong nước tỷ lệ lạm phát cao, ảnh hưởng rất lớn đối với nghành xây dựng trong đó có Tổng công ty xây dựng thuỷ lợi 4 – CTCP, làm cho yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu giá đầu vào tăng cao biến động mạnh, vay vốn khó khăn, thanh toán với chủ đầu tư chậm, lãi vay tăng cao … trước tình hình đó Hội đồng quản trị Tổng công ty đã kịp thời đưa ra chủ trương đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế cuả Tổng công ty giảm bớt được thiệt hại, căng thẳng về tài chính, ổn định doanh nghiệp thông qua việc thực hiện Nghị quyết 381/TB-HĐQT- BTK ngày 23/5/2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tuy không đạt được kế hoạch nhưng đã ổn định được doanh nghiệp.  

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cuả Tổng công ty được Ban quản trị kinh doanh lập theo tháng, quí, năm một cách chi tiết và cụ thể, hàng tháng được tổ chức các cuộc họp kiểm tra tổng kết việc hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch, từ đó tìm ra nguyên nhân khắc phục và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2011 giá trị sản lượng toàn tổng công ty là 1.465 tỷ đồng, Tổng công ty xây dựng Thuỷ lợi 4 - CTCP là 637 tỷ đồng.

2 - Công tác quản lý vật tư thiết bị.


- Năm 2011công tác đầu tư máy móc thiết bị Tổng công ty không nhiều, khi đầu tư mua bán đã tuân thủ quy chế của Tổng công ty ban hành, ngoài ra thực hiện pháp luật đấu thầu, mời thầu, chấm thầu theo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Trong năm 2011 giá trị đầu tư mua máy móc thiết bị là 5,4 tỷ đồng.


Số lượng máy móc thiết bị cuả Tổng công ty rất lớn, nhiều chủng loại, nằm phân tán ở nhiều chi nhánh, công trường, công tác quản lý đã được chú  trọng, hàng quý cán bộ quản lý xe máy đã đi kiểm tra về công tác quản lý, sửa chữa, công tác sử dụng máy móc thiết bị, có sự đánh giá tốt, chưa tốt công tác quản lý tại các chi nhánh để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác sử dụng máy thiết bị.


 Tổng công ty đã chú trọng về công tác quản lý vật tư, tiền lương cuả cán bộ và người lao động, Tổng công ty đã tổ chức các buổi họp chuyên đề về quản lý vật tư, lao động tiền lương, sau cuộc họp đã đưa ra những quyết định, ban hành quy chế về quản lý vật tư, quản lý tiền lương phù hợp với tình hình thực tế cuả Tổng công ty. Tuy nhiên trong năm 2011 ban kiểm soát xét thấy cần tăng cường quản lý đối với các chi nhánh trong việc chấp hành chế độ ghi chép ban đầu, như sử dụng mẫu biểu theo quy định, mở đầy đủ sổ sách kế toán, sổ chi tiết vật tư, thẻ kho, thực hiện việc kiểm kê tài sản theo đúng quy định, quy chế cuả Tổng công ty và quy định cuả luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. 


3 – Việc tổ chức công tác kế toaùn và báo cáo tài chính. 


Việc tổ chức công tác kế toán trong Tổng công ty là một trong những nội dung quan trọng trong việc tổ chức quản  lý của Tổng công ty. Kế toán với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các họat động về kinh tế – tài chính nên công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, chính vì vậy mà Ban tài chính đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thường xuyên. 

Xây dựng mô hình, tổ chức công tác kế toán đủ mạnh đáp ứng với cơ chế mới là cơ chế thị trường, chịu sự kiểm tra chi phối cuả Sàn giao dịch Chứng khoán, luật Chứng khoán.


Báo cáo tài chính năm 201 đuợc lập và gửi cho Ban kiểm soát đúng quy định, phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. 


Các chỉ tiêu cơ bản của bàn cân đối kế toán tổng hợp thực hiện trong năm 2010 và 2011 như sau:



                                                                                               Đơn vị tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	 Năm 2010 
	 Năm 2011 
	Chênh lệch  
3 = 2 -1
	tỷ lệ %  4 =2/1

	
	
	
	
	
	

	 
	TÀI SẢN
	 1 
	 2 
	3
	4

	1
	Tiền, các khoản  tương đương 
	      111,920,556,662 
	    181,921,684,449 
	        70,001,127,787 
	  162.5 

	2
	Các khỏan phải thu
	      615,334,972,787 
	    637,646,937,828 
	        22,311,965,041 
	  103.6 

	3
	Hàng tồn kho
	      257,236,590,279 
	    256,630,773,960 
	           (605,816,319)
	    99.8 

	4
	Tài sản ngắn hạn khác
	        52,686,494,573 
	      26,210,364,527 
	      (26,476,130,046)
	    49.7 

	5
	Các khoản phải thu dài hạn
	               30,417,553 
	             30,417,553 
	                              -   
	  100.0 

	6
	Tài sản cố định
	      415,006,645,495 
	    226,988,280,352 
	    (188,018,365,143)
	    54.7 

	7
	Các khỏan đầu tư  dài hạn
	      142,385,829,480 
	    138,144,961,260 
	        (4,240,868,220)
	    97.0 

	8
	Tài sản dài hạn khác
	     10,382,020,741 
	     7,262,774,774 
	        (3,119,245,967)
	    70.0 

	 
	Tổng cộng tài sản
	   1,604,983,527,570 
	 1,474,836,194,703 
	    (130,147,332,867)
	    91.9 

	 
	NGUỒN VỐN
	 
	 
	                                 
	 

	1
	Nợ ngắn hạn
	      948,241,065,280 
	 1,003,802,711,499 
	        55,561,646,219 
	  105.9 

	2
	Nợ dài hạn
	      491,432,936,779 
	    275,171,158,857 
	    (216,261,777,922)
	    56.0 

	3
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	      165,309,525,511 
	    195,862,324,347 
	        30,552,798,836 
	  118.5 

	 
	Tổng cộng  nguồn vốn
	   1,604,983,527,570 
	 1,474,836,194,703 
	    (130,147,332,867)
	    91.9 


Các  chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hai năm 1010 và 2011

                                                                                                  Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	Chênh lệch  3 = 2-1
	tỷ lệ %  4 =2/1

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	 1 
	 2 
	3
	4

	1
	Doanh thu thuần
	   1,534,164,014,095 
	    974,110,463,859 
	    (560,053,550,236)
	   63.5 

	2
	Chi phí
	   1,485,721,125,795 
	    940,148,271,733 
	    (545,572,854,062)
	   63.3 

	3
	Lợi nhuận 
	        48,442,888,300 
	      33,962,192,126 
	      (14,480,696,174)
	   70.1 

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	        36,535,099,385 
	      27,131,794,677 
	        (9,403,304,708)
	   74.3 

	5
	Lợi nhuận sau thuế/NVCSH
	22.1
	13.9
	(8)
	   62.7 


Các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, đảm bảo tính trung thực, hợp lyù phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định pháp luật hiện hành, việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện tốt.
Qua kiểm tra báo cáo tài chính, cùng với việc theo dõi họat động của công tác tài chính kế toán năm 2011, Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2011, Các điều chỉnh về số liệu đã thực hiện là phù hợp với chuẩn mực kế toán việt nam.

IV- Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản tri, Ban Tổng giám đốc, cổ đông.

Trong năm 2011 qua các hoạt động cuả Ban kiểm soát thực hiện đúng trách nhiệm cuả mình, chấp hành pháp luật, điều lệ, nghị quyết cuả Đại hội cổ đông.


Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ban, luôn tuân thủ các quy định cuả pháp luật, Điều lệ, nghị quyết cuả Tổng công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, tình hình tài chính được ổn định.


Hội Đồng quản trị Tổng công ty, trong các cuộc họp đều mời thành viên Ban kiểm soát tham dự, thành viên Ban kiểm soát được tham gia ý kiến đóng góp về công việc điều hành, quản lý phát triển sản xuất kinh doanh cuả Tổng công ty, và cùng Hội đồng quản trị bàn bạc tháo gở khó khăn vướng mắc trong tình hình khó khăn về tài chính hiện nay. 


Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp và thu thập các thông tin tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh cuả Tổng công ty, hàng tháng, quý, năm Ban kiểm soát được mời họp giao ban, tổng kết việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ngoài ra Ban kiểm soát được Ban điều hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận hồ sơ, tài liệu để kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và minh bạch cuả thông tin, là cơ sở để xử lý, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý.


Đối với cổ đông. Trong năn 2011, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại cuả cổ đông, hoặc nhóm cổ đông, có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định cuả điều lệ và luật Doanh nghiệp.

V – Nhận xét  và kiến nghị : 

Qua việc kiểm tra giám sát năm 2011 Ban kiểm soaùt có một số nhận xét, kiến nghị như sau:

1- Năm 2011 việc tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng theo kế hoạch, đã thực hiện nhưng không đạt được kế hoạch đề ra, trong năm 2012 cần tiếp tục tăng vốn điều lệ để đảm bảo cân đối tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn của  tổng công ty, nhằm giảm bớt việc thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năn 2012.

2- Cần thực hiện  nghiêm quy chế quản lý vật tư, quản lý tiền lương, để hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Phải xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người trong việc không thực hiện đúng quy chế.

3- Để quản lý tốt tài sản cần nâng cao, và hòan thiện công tác kế toaùn ở các chi nhánh hạch toán báo sổ, việc giao nhận chứng từ phải lập biên bản, tăng cường công tác đối chiếu công nợ giữa Tổng công ty và chi nhánh, giữa chi nhánh và khách hàng.

4- Hàng năm trước khi lập báo cáo tài chính phải tổ chức công tác kiểm kê tài sản cuả Tổng công ty theo đúng mẫu biểu quy định (số 15/2006/QĐ –BTC) cuả Bộ tài chính. Kiểm kê phải thực hiện việc cân, đong , đo đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê, cần chú trọng công tác kiểm kê giá trị sản xuất kinh doanh dở dang, tiến hành xử lý chênh lệch sau kiểm kê theo quy định.

VI.  Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát:

A- Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty.

Trong năm 2012 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, nghị quyết của đại hội Cổ đông, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

B- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Quý I năm 2012:

· Xem xét, thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư, Báo cáo tài chính năm 2011 và các Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

· Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2011.

2. Qúy III năm 2012:

· Xem xét báo cáo tài chính 6 thỏng naờm 2012

· Tình hình hoạt động saỷn xuaỏt kinh doanh 6 thaựng  năm 2012

3. Qúy IV năm 2012:

· Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012

· Xem xét báo cáo tài chính quý IV năm 2012

V. NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Tổng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong chiến lược phát triển công ty. Trong năm 2011, Tổng Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, đảm bảo tốt cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên thông qua hệ thống phúc lợi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý và các chế độ phúc lợi khác. Trong năm 2011, mức lương bình quân là 4,238 triệu đồng/người/tháng. Đến thời điểm 31/12/2011 đội ngũ nhân sự của Tổng công ty là 1701 người.
Nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc phối hợp làm việc giữa các phòng ban, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao các quyền lợi cũng như trách nhiệm của từng phòng ban, đảm bảo sự nhất quán, phối hợp đồng bộ nhằm giảm thiểu chi phí gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng, Tổng Công ty sẽ nghiên cứu có thể bổ sung, điều phối nguồn nhân lực để đảm nhiệm công tác này, đảm bảo tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp.
THÔNG TIN CHUNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
Tổng Công ty không có cổ đông sáng lập. Tính đến thời điểm 31/12/2011, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:
	Nội dung
	Số lượng CP
	Tỷ lệ (%)

	Tổng vốn chủ sở hữu:

      Phần vốn Nhà nước
      Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
      Cổ đông khác

          Trong đó:  Người nước ngoài
	13.499.768
7.921.363
2.713.198
2.865.207
-
	100%

58.7%
20.1%
21.2%

-


CỔ ĐÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	Họ tên
	Địa chỉ
	Số lượng CP
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng CP đại diện Nhà nước
	Tỷ lệ (%)

	Hội đồng quản trị
	
	
	 
	
	 

	Lê Quang Thế
	C1 cư xá 307, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	154.050 
	1,14%
	4.911.245 
	62%

	Hà Thế Quang
	201/109 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
	57.337 
	0,42%
	3.010.118 
	38%

	Phạm Hồng Sơn
	201/99 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh
	11.161
	0,08%
	-
	

	Nguyễn Văn Thạc
	389/5/9 QL13 KP5 Hiệp Bình Phước Thủ Đức TP HCM
	13.878
	0,09%
	- 
	-

	Phạm Văn Hiền
	10 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
	2.713.198 
	20.1%
	- 
	-

	Ban Kiểm soát
	
	 
	 
	 
	 

	Nguyễn Văn Chính
	C5 Cư Xá 307 Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	8.075 
	0,05%
	- 
	-

	Đào Anh Tuấn
	3F Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	1.387 
	0,007%
	- 
	-

	Lê Tiến Luận
	3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
	- 
	-
	- 
	-

	Ban TGĐ
	
	 
	 
	 
	

	Đinh Văn Xô
	201/94 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	27.371 
	0,2%
	- 
	-

	Phạm Hồng Sơn
	201/99 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	11.161
	0,08%
	-
	-

	Nguyễn Văn Thạc
	389/5/9 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
	13.878
	0,09%
	
	-

	Phạm Hữu Lạc
	05 Trần Văn Kỷ P14 Bình Thạnh TP HCM
	52.759
	0,38%
	- 
	-

	Trịnh Hữu Long
	37/24C1 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	11.719 
	0,08%
	- 
	-


VI. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN 
CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
Hiện nay Tổng Công ty có 2 công ty liên kết:

	Tên Công ty
	Vốn góp
	Địa chỉ
	Ngành nghề

	Công ty Cổ phần Xây dựng 41
	1.018.104.059
	50C Xa lộ Hà Nội – Phước Long A – Quận 9
	Xây dựng cơ bản

	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42
	4.421.584.724
	10A/29 An Bình, Dĩ An, Bình Dương
	Xây dựng cơ bản


CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH

Hiện nay Tổng Công ty có công ty liên doanh sau:
	Tên Công ty
	Vốn góp
	Địa chỉ
	Ngành nghề

	Công ty liên doanh cơ khí Soecon – Meverfa
	4.636.105.757
	79/5B Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP HCM
	Cơ khí


CÁC CÔNG TY CON

Hiện nay Tổng Công ty có 3 công ty con:

	Tên Công ty
	VĐL (tỷ đ)
	Tỷ lệ góp vốn
	Địa chỉ
	Ngành nghề

	Công ty Cổ phần Xây dựng 43
	10,00
	51,1%
	44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh TP.HCM
	Xây dựng cơ bản

	Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4A
	150,00
	51,0%
	205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM
	Kinh doanh Bất động sản

	Công ty cổ phần cung ứng lao động DV&XDTL
	3.06
	51,0%
	168 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM
	Cưng ứng lao động , xây dựng, dịch vụ
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





Ban Pháp chế





Văn phòng





Ban Quản lý thiết bị vật tư





Ban Kỹ thuật CN & Thẩm định





Ban  QTKD





Ban Quản trị Nhân sự





Ban Tài chính





Ông Lê Quang Thế


Chủ tịch Hội đồng quản trị


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật


Ông Lê Quang Thế được đề bạt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tháng 12 năm 2008. Ông có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.





Ông Phạm Hồng Sơn


Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi


Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi. Ông có kinh nghiệm gần 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.





Ông Hà Thế Quang


Thành viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc


Sinh năm 1953


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi


Ông Hà Thế Quang được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Ngày 4/1/2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi 





Ông Nguyễn Văn Thạc


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1966


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.








Ông Phạm Văn Hiền


Thành viên Hội đồng quản trị


Sinh năm 1953


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  QTKD


Ông Phạm Văn Hiền được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Hiện nay, ông hiện còn giữ chức phó Tổng Giám đốc, tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.








Ông Đinh Văn Xô


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực


Ông Đinh Văn Xô được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 từ năm 2003, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Phạm Hồng Sơn


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi


Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Phạm Hữu Lạc


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1958


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Phạm Hữu Lạc được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2011. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Nguyễn Văn Thạc


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1966


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Trịnh Hữu Long


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Trịnh Hữu Long được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 7 năm 2009, kiêm chức vụ giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Hà Thế Quang


Thành viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc


Sinh năm 1953


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi


Ông Hà Thế Quang được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Ngày 4/1/2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi 
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